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BAÙO CAÙO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau đây:
PHẦN I:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1) Thuận lợi: 

- Trong năm qua, sản lượng tiêu thụ bóng nội địa đạt 108% kế hoạch năm, tăng 10% so với năm 2011; doanh thu thị trường trong nước tăng 22% so với năm 2011, đạt 123% kế hoạch đề ra.
- Được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, công ty đã đầu tư mới thay thế một số máy móc, thiết bị để ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Sự lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị công ty, sự năng động của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nổ lực quyết tâm cao của các đơn vị và tập thể người lao động, đã tận dụng cơ hội vượt qua những khó khăn góp phần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đề ra.
2) Khó khăn:

- Trong năm 2012, vẫn còn ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn, một số khách hàng truyền thống giảm số lượng hoặc ngưng đặt hàng, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt 74% kế hoạch năm, giảm 14% so với năm 2011.
- Thiếu vốn lưu động, nguồn vốn thiếu hụt nên không đủ dự trữ vật tư cho các đơn hàng dài hạn. 

- Lực lượng lao động tại các điểm khâu bóng gia công thường biến động theo mùa vụ nên sản lượng sản xuất các tháng không được ổn định, có thời điểm không đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
II/  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:

1) Công tác sản xuất:
Trong năm qua, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp kỷ thuật vào quá trình sản xuất, để giảm giá thành sản phẩm nhưng đảm bảo chất lượng và mẫu mã phù hợp với yêu cầu khách hàng

- Nghiên cứu, áp dụng thay thế một số nguyên vật liệu nhập khẩu bằng nguyên vật liệu có tại thị trường nội địa với giá rẻ hơn, nguồn cung cấp ổn định và chất lượng tương đương.
- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, ổn định trọng lượng ở mức tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng.
- Mở rộng, đào tạo tay nghề nâng sản lượng bóng đá trong nhà (bóng  Futsal) tăng gần 2 lần so với năm 2011 để đáp ứng cho nhu cầu thị trường nội địa.

· Kết quả sản xuất đạt được như sau:
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TT năm 2011 Kế hoạch Thực hiện

TH/KH 2012

2012/2011

1Bóng cao su Quả 1.455.080 1.594.600 1.285.814 81 88

2Bóng dán Quả 131.133 135.380 124.732 92 95

3Bóng khâu Quả 61.220 86.900 64.175 74 105

Quả

1.647.433 1.816.880 1.474.721 81 90

So sánh (%)

Tổng cộng

Chủng Loại

Năm 2012



Tổng sản lượng sản xuất năm 2012: 1.474.721 quả, đạt 81% kế hoạch năm, bằng 90% so với năm 2011.
2) Công tác kinh doanh:

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty có nhiều biến động, công ty đã điều chỉnh kinh doanh về cơ cấu chủng loại sản phẩm nhằm phù hợp với tình hình thị trường và giữ khách hàng để có đơn hàng nhằm duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Điều chỉnh khung chiết khấu bán hàng phù hợp theo từng thị trường đảm bảo yếu tố cạnh tranh với các đối tác.

Áp dụng gía bán đa dạng theo từng loại phẩm cấp chất lượng, theo từng thời điểm và từng đối tượng khách hàng.

Duy trì hệ thống đại lý, khách hàng truyền thống và các kênh bán lẻ trong phạm vi cả nước.
Tham gia tài trợ, quảng cáo các giải bóng đá BTV Cup number one, Cup truyền hình Bình phước, Cúp Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Cúp các CLB doanh nhân và các giải phong trào khác nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm cho công ty để tăng sản lượng tiêu thụ thị trường nội địa.
Tăng cường hoạt động kinh doanh cao su, vừa đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, vừa góp phần tạo ra lợi nhuận nhằm đảm bảo hiệu quả cho công ty.
Hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong năm qua của công ty gặp rất nhiều khó khăn, một số khách hàng chủ lực và truyền thống đặt hàng hạn chế hoặc có thời điểm ngưng đặt hàng vì lượng tồn kho lớn và tiêu thụ chậm đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng sản xuất và hiệu quả kinh doanh của công ty. 
* Sản lượng tiêu thụ:
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TT Năm 2011



Kế hoạch Thực hiện

TH/KH 20122012/2011

1Bóng Xuất khẩu Quả 1.188.8591.373.0001.018.400 74 86

2Bóng Nội địa Quả 436.203 443.880 478.805 108 110

Quả 1.625.062 1.816.880 1.497.205 82 92

So Sánh (%)

Nội dung

Năm 2012

Cộng

          
*Doanh thu:
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Kế hoạch

Thực hiện

TH/KH2012

 

2012/2011

I Doanh thu bóng  Triệu đồng 76.149 83.000 78.405 94 103

1DT Bóng Xuất khẩu Triệu đồng 46.661 53.569 42.349 79 91

2DT Bóng Nội địa  Triệu đồng 29.488 29.431 36.056 123 122

II Doanh thu Cao su  Triệu đồng 81.404 70.000 42.326 60 52

IIIDoanh thu khác  Triệu đồng 481 - 783 - 163

158.034 153.000 121.514 79 77

So Sánh (%)

Tổng cộng

Nội dung

Năm 2012



Doanh thu bóng nội địa đạt 123% kế hoạch năm, tăng 6,568 tỷ đồng và bằng 122% so với năm 2011. Trong khi đó doanh thu bóng xuất khẩu chỉ đạt 79% KH năm, bằng 91% so với năm 2011. Công ty sẽ tích cực tìm kiếm khách hàng, tăng doanh thu thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục duy trì và mở rộng thị phần tiêu thụ tại thị trường nội địa trong thời gian đến. 
3) Công tác đầu tư XDCB:
Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn và kế hoạch đầu tư năm 2012 công ty  đã thực hiện đầu tư thay thế một số máy móc, thiết bị hư hỏng nhằm đảm bảo sản xuất ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong năm qua, công ty đã thực hiện đầu tư mới một số hạng mục như sau:  
- Tổng vốn đầu tư trong năm: 2.992.938.592 đồng, đạt 90% kế hoạch năm.
Trong đó:

· Nhà xưởng:


  240.345.000 đồng

· Máy móc, thiết bị:

2.752.593.592 đồng 

- Nguồn vốn đầu tư XDCB:
· Vốn chủ sở hữu:

1.451.438.592 đồng

· Vay ngân hàng:

1.541.500.000 đồng 

4) Công tác Tổ chức – Cán bộ:
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam và Nghị quyết của HĐQT, công ty tiến hành rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định biên lao động phù hợp với tình hình của công ty. Kết quả bước đầu sau khi tiến hành sắp xếp lại bộ máy và lao động đã giảm 02 phòng và 01 xưởng.
Hiện tại công ty có 04 phòng chức năng (Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Kinh doanh và Phòng Kế hoạch – Kỷ thuật), 01 Xưởng Sản xuất, 01 Xưởng Cơ khí và 02 Chi nhánh (Chi nhánh tại Hà Nội và Chi nhánh tại Hà Tĩnh)
Thực hiện công tác qui hoạch cán bộ, điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đồng thời, làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực cho công ty. Năm 2012, đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng Giám đốc công ty.
5) Công tác Lao động - Tiền lương:

a. Lao động:
Tổng số lao động bình quân trong năm 2012: 265 người, giảm 32 người so với năm 2011. 

Trong đó: 
- Ban Tổng Giám đốc :   04 người
- Chi nhánh

    :   09 người, tăng 02 người so với năm 2011



- Gián tiếp văn phòng :   49 người, giảm 08 người so với năm 2011

- CN trực tiếp sản xuất: 203 người, giảm 26 người so với năm 2011

b. Tiền lương:
Công ty thực hiện khoán đơn giá tiền lương theo sản phẩm đối với công nhân trực tiếp xưởng sản xuất; khoán đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với bộ phận gián tiếp văn phòng, Chi nhánh và công nhân cơ khí; khoán lương cho bộ phận bảo vệ và tạp vụ .

Thu nhập bình quân CBCNV: 4.330.000đồng/người/tháng, đạt 108% KH năm 2012, tăng 12% so với năm 2011. 
Trong đó: 

· Khối gián tiếp: 6.291.000 đồng/người/tháng, tăng 1% so năm 2011
· Khối trực tiếp:  3.516.000 đồng/người/tháng, tăng 18% so với năm 2011
Về chế độ chính sách của người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản. Tổ chức tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ và thi nâng bậc lương. Tổ chức ăn giữa ca một suất 15.000 đồng/người/ngày. Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo đúng quy định và các chế độ chính sách khác cho người lao động.
III/ Kết quả kinh doanh năm 2012: 








        

Đơn vị tính: đồng
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Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện

TH/KH(%)

1 Doanh thu bán hàng và CCDV 153.000.336.000 121.514.150.815 79,42

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2.247.594.267 5.513.710.991 245,32

3 Doanh thu thuần BH và CCDV 150.752.741.733 116.000.439.824 76,95

4 Giá vốn hàng bán 137.040.676.774 100.308.221.654 73,20

5 Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 13.712.064.959 15.692.218.170 114,44

6 Doanh thu hoạt động tài chính 0 80.327.267 -

7 Chi phí tài chính 200.000.000 1.004.995.515 502,50

8 Chi phí bán hàng 5.605.064.959 4.958.594.989 88,47

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.358.000.000 7.820.101.251 123,00

10 Lợi nhuận thuần từ HĐ k.doanh 1.549.000.000 1.988.853.682 128,40

11 Thu nhập khác 0 0 -

12 Chi phí khác 0 147.631.006 -

13 Lợi nhuận khác 0 -147.631.006 -

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.549.000.000 1.841.222.676 118,87

15 Thuế TNDN phải nộp 387.250.000 433.680.872 111,99

16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.161.750.000 1.407.541.804 121,16

17 Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)  4,50 4,50 100,00

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 528 640 121,20


IV/ Những tồn tại, hạn chế:

Tuy cơ bản hoàn thành được một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra (doanh thu bóng, lợi nhuận, thu nhập người lao động) nhưng xét về hiệu quả kinh tế vẫn còn thấp, một số công đoạn sản xuất chi phí phát sinh vẫn còn cao so yêu cầu của công ty. Những tồn tại, hạn chế thể hiện chủ yếu các nguyên nhân sau:  

- Dây chuyền sản xuất thiếu đồng bộ, chỉ một vài công đoạn hoạt động hết công suất, còn đại đa số chỉ đạt 80% công suất nên lãng phí tiêu hao điện, dầu đốt nồi hơi.

- Sản lượng sản xuất bình quân thấp làm cho giá thành sản phẩm tăng lên do phải gánh chịu các chi phí bất biến làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

- Chi phí cho bộ máy quản lý còn cao, tỷ lệ sản phẩm hư hỏng trong sản xuất vẫn còn ở mức cao (Ruột hư xì: 3,21%; Bóng hư hỏng: 1,11%)
Tóm lại, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể CB CN LĐ đã chung sức chung lòng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đề ra. Đồng thời cũng nhận thấy được những tồn tại, yếu kém để đề ra biện pháp khắc phục trong năm 2013.
PHẦN  II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013
Dự báo trong năm 2013, tình hình thị trường vẫn còn ảnh hưởng tác động của suy thoái kinh tế, giá cả nguyên vật liệu sản xuất tiếp tục không ổn định. Công ty phải chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đề ra những giải pháp thích hợp, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2012. Công ty đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2013 cụ thể như sau:
I/ Mục tiêu và một số chỉ tiêu cụ thể:
1) Mục tiêu:


- Mở rộng thị trường, thị phần trong và ngoài nước, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu công ty ngày càng lớn mạnh và có vị thế trên thị trường.

2) Các chỉ tiêu: 

	Stt
	Chỉ tiêu
	Ñvt
	Thực hiện 2012
	Kế hoạch 2013
	KH 2013/

TH 2012

	
	
	
	
	
	

	I 
	Sản lượng sản xuất
	Quả
	1.474.721
	1.704.280
	116%

	1
	Bóng Cao su
	“
	1.285.814
	1.477.000
	115%

	2
	Bóng dán
	“
	124.732
	154.180
	124%

	3
	Bóng khâu
	“
	64.175
	73.100
	114%

	II 
	Sản lượng tiêu thụ
	Quả
	1.497.205
	1.704.280
	114%

	1
	Nội địa
	“
	478.085
	470.580
	98%

	2
	Xuất khẩu
	“
	1.018.400
	1.233.700
	121%

	III
	Doanh thu
	Tr.ñoàng
	121.514
	126.776
	104%

	1
	Bóng Xuất khẩu
	“
	42.349
	48.401
	114%

	2
	Bóng Nội địa 
	“
	36.056
	35.995
	100%

	5
	Kinh doanh Cao su
	“
	42.326
	42.380
	100%

	6
	Doanh thu khác
	“
	783
	-
	-

	IV
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.ñoàng
	1.841
	1.208
	66%

	V
	Lợi nhuận sau thuế
	“
	1.407
	906
	64%

	VI
	Chia cổ tức
	%
	4,5
	3,5
	78%

	VII
	Nộp Ngân sách NN
	Tr.ñoàng
	920
	1.002
	109%

	VIII
	Phụ cấp BKS và TK HĐQT
	Tr.ñoàng
	40,8
	54
	132%

	IX
	Lao động bình quân
	Người
	265
	296
	112%

	X
	Thu nhập b/q (người/tháng)
	Đồng
	4.330.000
	4.500.000
	104%


3) Đầu tư xây dựng cơ bản:  
Để công tác sản xuất kinh doanh ổn định, đạt được hiệu quả và khắc phục tình trạng xuống cấp của nhà xưởng, máy móc thiết bị. Trong năm 2013 công ty tiến hành đầu tư các hạng mục như sau: 
	STT
	HẠNG MỤC
	Ñvt
	Số  lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	
	
	
	

	I
	Máy móc, thiết bị 
	 
	 
	 
	345.000.000

	1
	Đường ống xả vỏ, ruột
	Cái
	4
	40.000.000
	160.000.000

	2
	Máy đai thùng
	Cái
	1
	35.000.000
	35.000.000

	3
	Máy vi tính
	Bộ
	6
	25.000.000
	150.000.000

	II
	Xây lắp
	 
	 
	 
	300.000.000

	1
	Cải tạo nhà xưởng
	Ct
	1
	300.000.000
	300.000.000

	                                Tổng cộng
	 
	 
	 
	645.000.000


  II/ Một số biện pháp chủ yếu:
* Công tác sản xuất: Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận trên từng đơn hàng như: 
· Điều chỉnh giờ làm việc cán luyện, không cán keo trong giờ cao điểm để giảm chi phí tiền điện góp phần giảm  chi phí trong sản xuất.

· Hạn chế sản phẩm hư hỏng xuống dưới 1% và công đoạn ruột hư xì thấp hơn 3%.

· Tăng sản lượng bóng dán và nâng năng lực các điểm gia công khâu bóng để tăng sản lượng bóng khâu.

* Công tác kinh doanh: 

· Tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và ký hợp đồng dài hạn với một số khách hàng truyền thống.
· Nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng.

· Củng cố hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự của 2 Chi nhánh. 

Trên đây là các nội dung cơ bản về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin trân trọng cám ơn!
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		SỐ		Nội dung		ĐVT		TH		Năm 2012																												So Sánh (%)

		TT						Năm 2011		Kế hoạch		T 01		T 02		T 03		T 04		T 05		T 06		T 07		T 08		T 09		T 10		T 11		T 12		Thực hiện		TH/KH 2012		2012/2011

		1		Bóng Xuất khẩu		Quả		1,188,859		1,373,000		3,629,934,046		2,146,202,826		2,212,006,782		2,956,954,599		2,485,565,356		3,701,224,136		2,436,962,370		3,740,857,597		3,634,909,441		3,865,413,787		2,966,590,414		4,954,651,037		1,018,400		74		86

		2		Bóng Nội địa		Quả		436,203		443,880		2,194,752,749		260,119,600		1,397,247,941		1,376,992,492		1,599,940,458		1,674,324,418		3,701,062,559		1,160,201,887		1,282,488,553		1,874,878,049		3,162,540,108		1,269,401,011		478,805		108		110

		Cộng				Quả		1,625,062		1,816,880		5,824,686,795		2,406,322,426		3,609,254,723		4,333,947,091		4,085,505,814		5,375,548,554		6,138,024,929		4,901,059,484		4,917,397,994		5,740,291,836		6,129,130,522		6,224,052,048		1,497,205		82		92
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		SỐ		Nội dung		ĐVT		TH		Năm 2012																												So Sánh (%)

		TT						Năm 2011		Kế hoạch		T 01		T 02		T 03		T 04		T 05		T 06		T 07		T 08		T 09		T 10		T 11		T 12		Thực hiện		TH/KH2012		2012/2011

		I		Doanh thu bóng		Triệu đồng		76,149		83,000																										78,405		94		103

		1		DT Bóng Xuất khẩu		Triệu đồng		46,661		53,569		3,629,934,046		2,146,202,826		2,212,006,782		2,956,954,599		2,485,565,356		3,701,224,136		2,436,962,370		3,740,857,597		3,634,909,441		3,865,413,787		2,966,590,414		4,954,651,037		42,349		79		91

		2		DT Bóng Nội địa		Triệu đồng		29,488		29,431		2,194,752,749		260,119,600		1,397,247,941		1,376,992,492		1,599,940,458		1,674,324,418		3,701,062,559		1,160,201,887		1,282,488,553		1,874,878,049		3,162,540,108		1,269,401,011		36,056		123		122

		II		Doanh thu Cao su		Triệu đồng		81,404		70,000		2,667,490,000		0				6,326,400,000		0		9,246,120,000		375,613,150		8,046,040,000		43,000,000		20,589,800,000		12,580,440,000		1,619,386,850		42,326		60		52

		III		Doanh thu khác		Triệu đồng		481		-																										783		-		163

		Tổng cộng						158,034		153,000		8,492,176,795		2,406,322,426		3,609,254,723		10,660,347,091		4,085,505,814		14,621,668,554		6,513,638,079		12,947,099,484		4,960,397,994		26,330,091,836		18,709,570,522		7,843,438,898		121,514		79		77
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		STT		Chỉ tiêu		Kế hoạch		Thực hiện		TH/KH(%)

		1		Doanh thu bán hàng và CCDV		153,000,336,000		121,514,150,815		79.42

		2		Các khoản giảm trừ doanh thu		2,247,594,267		5,513,710,991		245.32

		3		Doanh thu thuần BH và CCDV		150,752,741,733		116,000,439,824		76.95

		4		Giá vốn hàng bán		137,040,676,774		100,308,221,654		73.20

		5		Lợi nhuận gộp về BH và CCDV		13,712,064,959		15,692,218,170		114.44

		6		Doanh thu hoạt động tài chính		0		80,327,267		-

		7		Chi phí tài chính		200,000,000		1,004,995,515		502.50

		8		Chi phí bán hàng		5,605,064,959		4,958,594,989		88.47

		9		Chi phí quản lý doanh nghiệp		6,358,000,000		7,820,101,251		123.00

		10		Lợi nhuận thuần từ HĐ k.doanh		1,549,000,000		1,988,853,682		128.40

		11		Thu nhập khác		0		0		-

		12		Chi phí khác		0		147,631,006		-

		13		Lợi nhuận khác		0		-147,631,006		-

		14		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1,549,000,000		1,841,222,676		118.87

		15		Thuế TNDN phải nộp		387,250,000		433,680,872		111.99

		16		Lợi nhuận sau thuế TNDN		1,161,750,000		1,407,541,804		121.16

		17		Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)		4.50		4.50		100.00

		18		Lãi cơ bản trên cổ phiếu		528		640		121.20
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		SỐ		Chủng Loại		ĐVT		Thực hiện		Năm 2012																												So sánh (%)

		TT						năm 2011		Kế hoạch		T 01		T 02		T 03		T 04		T 05		T 06		T 07		T 08		T 09		T 10		T 11				Thực hiện		TH/KH 2012		2012/2011

		1		Bóng cao su		Quả		1,455,080		1,594,600		151,794		69,900		122,808		95,188		116,979		103,952		144,381		148,034		133,238		144,514		120,093				1,285,814		81		88

		2		Bóng dán		Quả		131,133		135,380		4,058		1,720		4,184		7,220		7,126		5,566		7,842		9,389		8,661		10,394		10,458				124,732		92		95

		3		Bóng khâu		Quả		61,220		86,900		12,304		6,995		14,232		14,529		14,460		5,782		10,878		13,028		10,881		12,042		10,312				64,175		74		105

		II. Doanh thu:				Quả				96,871,386,973		8,745,371,657		2,453,649,946		3,872,656,031		10,867,900,932		4,287,898,844		14,741,927,824		6,722,927,368		13,188,171,619		5,171,038,233		26,577,965,449		19,253,732,773				115,883,240,676		0.00		0

		1		XK		Quả				37,753,553,000		3,629,934,046		2,146,202,826		2,212,006,782		2,956,954,599		2,485,565,356		3,701,224,136		2,436,962,370		3,740,857,597		3,634,909,441		3,865,413,787		2,966,590,414				33,776,621,354		0.00		0

		2		NÑ phía Nam		Quả				14,096,312,000		2,194,752,749		260,119,600		1,397,247,941		1,376,992,492		1,599,940,458		1,674,324,418		3,701,062,559		1,160,201,887		1,282,488,553		1,874,878,049		3,162,540,108				19,684,548,814		0.00		0

		3		NĐ phía bắc		Quả				2,914,271,973		253,194,862		47,327,520		263,401,308		207,553,841		202,393,030		120,259,270		209,289,289		241,072,135		210,640,239		247,873,613		544,162,251				2,547,167,358		0.00		0

		4		KD cao su		Quả				42,107,250,000		2,667,490,000		0				6,326,400,000		0		9,246,120,000		375,613,150		8,046,040,000		43,000,000		20,589,800,000		12,580,440,000				59,874,903,150		0.00		0

		5		KD khác		Quả														0																0		0.00		0

		III. Lợi nhuận:				Quả				305,000,000																				103,787,813		2,991,494				106,779,307		0.00		0

		Tổng cộng				Quả		1,647,433		1,816,880		168,156		78,615		141,224		116,937		138,565		115,300		163,101		170,451		152,780		166,950		140,863				1,474,721		81		90






